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Khảo sát chiều dài đốt giữa ngón tay giữa và tìm hiểu mối tương quan giữa  

kích thước này với kích thước một số đoạn chi thể người Việt Nam trưởng thành 
 

Ngô Xuân Khoa - Trường Đại học Y Hà Nội 
Bùi Văn Thăng - Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam 

 
Tóm tắt 
Thốn tay, một loại thốn tự thân là đơn vị đo lường, 

dùng trong đông y mà chúng tôi đã nghiên cứu và 
công bố trong bài báo trước. Đo thốn tay là đo khoảng 
cách nếp gấp giữa đốt gần với đốt giữa và nếp gấp 
giữa đốt giữa với đốt xa của ngón giữa bàn tay phải, 
khi ngón giữa gấp, đầu mút ngón giữa chạm với đầu 
mút ngón cái tạo nên 1 vòng tròn khép kín. Hai điểm 
đo này đều là phần mềm, điều rất nên tránh trong 
những phương pháp nghiên cứu nhân trắc. 

Với ý tưởng tìm một đơn vị khác thay thế thốn tay, 
chúng tôi tiến hành đo khảo sát chiều dài đốt giữa 
ngón giữa bàn tay phải. Mốc đo là hai đầu xương đốt 
giữa ngón tay giữa. Kết quả đo được chính xác hơn. 

Chúng tôi cũng đã tìm hiểu mối tương quan giữa 
kích thước dài đốt giữa ngón tay giữa với một số kích 
thứơc cơ thể như đã thực hiện khi nghiên cứu thốn tay 
(thốn nếp mềm). Kết quả cho thấy kích thước dài đốt 
giữa có tương quan và tương quan chặt chẽ với nhiều 
kích thước của cơ thể hơn. 

Trên cơ sở nghiên cứu này chúng tôi thấy có thể 
sử dụng kích thước chiều dài đốt giữa ngón tay giữa 
thay thế cho thốn tay (thốn nếp mềm) và chúng tôi 
tạm gọi kích thước đó là thốn xương. 

Từ khóa: thốn nếp mềm, thốn xương. 

Đặt vấn đề: 
Thốn tay trong nghiên cứu trước (3), chúng tôi tạm 

gọi là thốn nếp mềm là loại thốn tự thân mà kích 
thước của nó là khoảng cách giữa nếp gấp giữa đốt 
gần với đốt giữa và nếp gấp giữa với đốt xa của ngón 
giữa bàn tay phải, khi ngón giữa thực hiện động tác 
gấp sao cho đầu mút ngón giữa cùng đầu mút của 
ngón cái tiếp xúc với nhau tạo nên một vòng tròn 
khép kín. Thốn tay được đông y sử  dụng như một đơn 
vị đo l−ờng để xác định khoảng cách, vị trí nhất là 

trong việc định vị các huyệt trong châm cứu. 
Nghiên cứu trước chúng tôi đã công bố kích thước 

của loại thốn này ở từng giới của người Việt Nam 
trưởng thành. Các mốc đo để xác định kích thước 
thốn tay là các nếp gấp, nói một cách khác nó là mốc 
mềm (vì vậy chúng tôi tạm gọi là thốn nếp mềm). 
Trong nhân trắc học các mốc đo thường là các mốc 
xương, vì các mốc này không thay đổi nên thường cho 
kết quả chính xác hơn. 

Trên cơ sở đó chúng tôi thiết nghĩ kích thước dài 
của đốt giữa ngón tay giữa chính là chiều dài của 
xương đốt giữa ngón giữa mà mốc đo là 2 đầu của 
xương đốt này. Do vậy mốc đo được xác định dễ 
dàng, chính xác, dẫn tới kết quả đo đạc hoàn toàn 
chính xác. Vì vậy chúng tôi cho rằng cần nghiên cứu 
chiều dài đốt giữa ngón tay giữa cùng với mối tương 
quan giữa nó với một số kích thước cơ thể. Từ đó xem 
có thể dùng kích thước này làm đơn vị đo thay thế cho 
thốn tay (thốn nếp mềm) hay không? 

Trong nghiên cứu này chúng tôi gọi  kích thước dài 
đốt giữa ngón giữa là thốn xương để người đọc dễ hiểu. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng: 
Gồm 205 sinh viên năm thứ nhất khoá IV (2008-

2013) tuổi từ 18-25 của Học Viện Y học cổ truyền Việt 
Nam. Trong đó có 93 nam và 112 nữ. 

Tiêu chuẩn lựa chọn: 
- Về hình thái: các sinh viên này là những người 

phát triển bình thường, không có các dị dạng hay dị 
tật (vẹo cột sống, gù, down v.v...) 

- Về bệnh tật: các đối tượng không mắc các chứng 
bệnh cấp tính cần điều trị làm trở ngại cho việc lấy số liệu 
(viêm cơ, khớp, viêm màng não …) hoặc những bệnh mãn 
tính gây biến dạng làm giảm sút thể chất (lao cột sống, 
viêm đa khớp …). 
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2. Phương pháp nghiên cứu 
Tiến hành theo phương pháp nghiên cứu nhân 

trắc ngang. 
2.1. Dụng cụ nghiên cứu: 
Sử dụng bộ thước đo nhân trắc Martin do Thuỵ Sĩ 

sản xuất bao gồm: 
- Thước đo chiều cao 
- Compar đo bề dày và compar trượt (hay thước 

kẹp), các thước trên được phân chia tới 1mm, độ 
chính xác cao. 

- Thước dây bằng vật liệu kém đàn hồi của Trung 
Quốc 

2.2. Các kích thước nghiên cứu: 
- Chiều dài của đốt giữa ngón giữa bàn tay phải 

(chúng tôi gọi là thốn xương) 
- Các kích thước khác: 
Cao đứng 
Cao từ đĩa ức 
Cao từ  mũi  ức 
Cao từ bờ trên xương mu 
Cao từ mỏm cùng vai 
Cao từ chỏm xương quay 
Dài cánh tay 
Cao từ mỏm trâm quay 
Dài cẳng tay 
Cao từ mấu chuyển lớn 
Cao từ khe khớp gối 
Dài đùi 
Cao từ mắt cá ngoài 
Dài cẳng chân 
Dài chi trên 

Dài chi dưới 
Dài bàn tay 
Cao mặt toàn bộ 
Cao mặt biểu kiến 
Rộng trán 
Rộng mặt 
2.3. Phương pháp đo 
- Đo chiều dài đốt giữa ngón giữa (thốn xương) 

của bàn tay phải: đo khoảng cách hai đầu xương đốt 
giữa ngón tay giữa của bàn tay phải khi các đốt của 
ngón tay này đều trong tư thế gấp, đầu mút của ngón 
giữa chạm vào đầu mút ngón cái tạo nên một vòng 
tròn khép kín. 

- Các kích thước khác được đo khi đối tượng đứng 
trong tư thế chuẩn với các mốc đo là các mốc đã 
được thống nhất và đã được công nhận bởi các nhà 
nhân trắc học trên thế giới. 

2.4. Người đo 
Gồm một nhóm cán bộ, kỹ thuật viên Bộ môn Giải 

phẫu của Học viện Y học cổ truyền Việt nam và một 
nhóm sinh viên đã học xong môn Giải phẫu được lựa 
chọn. Tất cả đều được học và tập huấn đầy đủ tại Bộ 
môn Giải phẫu. 

2.5. Lập phiếu đo 
2.6. Xử lý số liệu 
Các số liệu thu thập, được xử lý thống kê bằng 

phần mềm EPI - INFO 6.04 để tính X, độ lệch chuẩn, 
sai số chuẩn, hệ số tương quan giữa từng kích thước 
với thốn xương, trên cơ sở này xây dựng các phương 
trình hồi quy (y=ax+ b). 

 

Kết quả và bàn luận 
1. Các kích thước của cơ thể 
Bảng 1: Các kích thước chung cho hai giới và kích thước riêng của nam và nữ. 

Các kích thước 
Chung cho hai giới Kích thước của nam Kích thước của nữ 

P n X ± 6 n X ± 6 n X + 6 
Thốn xương (dài dốt giữa) 205 3,402±0,28 93 3,505±0,25 112 3,298± 0,314 <0,001 

Cao đứng 205 157,99±7,0 93 163,13±5,59 112 153,73±4,87 <0,001 
Cao từ đĩa ức 205 127,13±6,17 93 131,30±5,53 112 123,67±4,46 <0,001 
Cao từ  mũi  ức 205 106,69±4,90 93 109,11±4,50 112 104,68±4,29 <0,001 

Cao từ bờ trên xương mu 205 78,55±4,06 93 80,74±3,84 112 76,72±3,27 <0,001 
Cao từ mỏm cùng vai 205 126,37±5,76 93 130,15±3,84 112 123,23±4,43 <0,001 

Cao từ chỏm xương quay 205 97,04±4,94 93 99,95±4,44 112 94,62±3,93 <0,001 
Dài cánh tay 204 29,45±2,29 93 30,41±2,14 111 28,65±2,10 <0,001 

Cáo từ mỏm trâm quay 205 73,58±3,74 93 75,63±3,36 112 71,88±3,14 <0,001 
Dài cẳng tay 204 23,49±2,54 93 24,26±2,50 111 22,85±2,40 <0,001 

Cao từ mấu chuyển lớn 205 77,76±4,40 93 80,24±4,43 112 75,71±3,14 <0,001 
Cao từ khe khớp gối 205 38,10±3,20 93 40,10±3,00 112 36,43±2,28 <0,001 

Dài đùi 204 39,38±3,46 93 40,00±3,84 111 38,86±3,03 <0,05 
Cao từ mắt cá ngoài 205 5,29±0,59 93 5,55±0,63 112 5,08±0,45 <0,001 

Dài cẳng chân 203 32,67±3,0 92 34,16±2,98 111 31,44±2,40 <0,001 
Dài chi trên 204 69,85±4,72 93 72,79±4,92 111 38,29±3,92 <0,001 
Dài chi dưới 204 77,54±4,46 93 79,89±4,63 111 75,56±3,17 <0,001 
Dài bàn tay 205 17,23±0,98 93 17,77±0,92 112 16,78±0,80 <0,001 

Cao mặt toàn bộ 205 22,30±1,0 93 22,81±0,98 112 21,88±0,80 <0,001 
Cao mặt biểu kiến 205 18,28±0,99 93 18,64±0,91 112 17,99±0,79 <0,001 

Rộng trán 205 12,21±0,72 93 12,40±0,73 112 12,04±0,67 <0,001 
Rộng mặt 205 13,77±0,70 93 13,88±0,66 112 13,68±0,72 <0,05 
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VÒ thốn xương (dài đốt giữa) kết quả cho thấy: chiều dài đốt giữa ngón giữa (thốn xương) của nam lớn hơn 
của nữ giới. Nếu so sánh thốn xương với thốn tay (thốn nếp mềm) thì kích thước của thốn xương chung của cả 
hai giới, cũng như của nam hay của nữ giới đều lớn hơn kích thước thốn nềp mềm. Sự khác biệt này đều có ý 
nghĩa thống kê. Điều này biểu hiện rõ ràng trong bảng dưới đây: 

Bảng 2: So sảnh kích thước của thốn xương và thốn tay (thốn nếp mềm). 
Kích thước Chung cho hai giới Nam giới Nữ giới 

Thốn xương Thốn nếp mềm Thốn xương Thốn nếp mềm Thốn xương Thốn nếp mềm 
Kích thước 3.402 ± 0.28 2.226±0.27 3.505±0.515 2.332±0.30 3.298±0.314 2.221±0.252 
 
3.2. Sự tương quan giữa thốn xương (dài đốt giữa) với các kích thước của cơ thể. 
Để thấy được kích thước của chiều dài đốt giữa có tương quan với các kích thước của cơ thể hay không, 

chúng tôi thực hiện việc tìm hệ số tương quan của thốn xương với từng kích thước của cơ thể. Kết quả được thể 
hiện trong bảng dưới đây. 

Bảng 3: Hệ số tương quan (r) của thốn xương với kích thước cơ thể của chung hai giới và của riêng từng 
giới. 

Sự tương quan của thốn xương với từng 
kích thước cơ thể 

Hệ số tương quan chung 
của hai giới 

Hệ số tương quan của 
nam giới 

Hệ số tương quan của nữ giới 

Thốn/cao đứng 0.466 0.258 0.224 
Thốn/cao từ dĩa ức 0.412 0.312 0.170 
Thốn/cao từ mũi ức 0.428 0.352 0.229 

Thốn/cao từ bở trên mu 0.414 0.393 0.148 
Thốn/cao từ mỏm cùng vai 0.42 0.371 0.151 

Thốn/cao từ chỏm xương quay 0.392 0.264 0.101 
Thốn/dài cánh tay 0.235 0.333 0.65 

Thốn/cao từ mỏm trên quay 0.37 0.371 0.072 
Thốn/dài cẳng tay 0.163 0.05 0.002 

Thốn/cao từ mấu chuyển lớn 0.353 0.312 0.034 
Thốn/cao từ khe khớp gối 0.295 0.017 0.195 

Thốn/dài đùi 0.236 0.278 0.045 
Thốn/cao từ mắt cá ngoài 0.149 0.023 0.021 

Thốn/dài cẳng chân 0.293 0.121 0.173 
Thốn/cao mặt toàn bộ 0.337 0.143 0.139 

Thốn/cao mặt biển kiến 0.353 0.227 0.272 
Thốn/rộng trán 0.380 0.277 0.322 
Thốn/rộng mặt 0.342   

Thốn/dài bàn tay  0.622 0.493 
Thốn/dài chi trên  0.062 0.218 
Thốn/dài chi dưới  0.345 0.011 

Qua bảng trên chúng ta thấy chiều dài đốt giữa ngón giữa (thốn xương) có tương quan và tương quan chặt 
với nhiều kích thước của cơ thể, phần lớn r nằm trong khoảng 0.33- 0.66 và nếu so sánh với thốn tay (thốn nếp 
mềm) mà chúng chúng tôi đã công bố trong bài báo trước thì rõ ràng thốn xương có hệ số tương quan lớn hơn. 
Dù là chung cho hai giới cũng như riêng ở nam hay ở nữ thì hệ số tương quan của thốn xương đều hơn hẳn hệ 
số tương quan của thốn nếp mềm. Song điều mà chúng tôi chưa thể giải thích được là tại sao chiều dài của cả 
hai chi đều không có tương quan với kích thích của thốn xương. 

Mối tương quan của thốn xương với các kích thước cơ thể giữa nam và nữ cũng rất khác nhau. Mối tương 
quan này thể hiện rất ít ở nữ giới. Ngay cả những kích thước có tương quan với thốn thì giá trị tuyệt đối của hệ 
số tương quan của nam luôn luôn cao hơn của nữ giới. 

Trên cơ sở hệ số tương quan, chúng tôi đã xây dựng các phương trình hồi quy như sau: 
Bảng 4: Các phương trình hồi quy biểu hiện mối tương quan giữa thốn xương (x) và kích thước cơ thể (y) 

Mối tương quan Phương trình hồi quy của nam Phương trình hồi quy của nữ 
Thốn - Cao từ mũi ức Y = 6.295 X + 87.05  

Thốn - cao từ bờ trên xương mu Y = 5.996 X + 59.728   
Thốn - Cao từ mỏm cùng vai Y = 7.144 X + 105.114  

Thốn - Dài cánh tay Y= 2.832 X + 20.479  
Thốn - cao từ mỏm trâm quay Y = 4.966 X + 58.223  

Thốn - Rộng mặt Y = 1.24 X + 9.532  
Thốn - dài bàn tay Y = 2.282 X + 9.776 Y = 1.745 X + 10.998 

Thốn - dài đùi Y = 2.246 X + 25.121  
Thốn - dài cẳng chân Y = 1.432 X + 29.134  
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Kết luận 
Qua nghiên cứu chúng tôi thấy kích thước dài đốt 

giữa về mặt nhân trắc, việc đo đạc được thực hiện bởi 
các mốc xương nên khi đo dễ thống nhất và cho kết 
quả chính xác hơn. Kích thước này đương nhiên ở 
nam giới cũng lớn hơn ở nữ giới. 

Kích thước dài đốt giữa ngón giữa mà chúng tôi 
gọi là "thốn xương" có mối tương quan khá chặt chẽ 
với nhiều kích thước cơ thể, hơn hẳn mối tương quan 
giữa thốn tay (thốn nếp mềm). 

Từ đó chúng tôi có ý tưởng đề nghị thay thế thốn 
tay (thốn nếp mềm) của đốt giữa ngón tay giữa bằng 
kích thước dài đốt giữa (thốn xương) để làm đơn vị đo 
lường trong đông y. Được công nhận hay không theo 
chúng tôi cũng còn phải nghiên cứu sâu hơn nữa và 
còn phụ thuộc vào các thầy thuốc của nền y học cổ 
truyền của chúng ta. 
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KHẢO SÁT SỰ KHÁNG KHÁNG SINH VÀ SINH MEN ββββ-LACTAMASE  
CỦA ESCHERICHIA COLI GÂY TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM 

 
Hà Vũ Minh Trang, Trần Đỗ Hùng 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang khảo sát sự đề kháng 

kháng sinh và sinh men β-Lactamase của 
Escherichia coli gây tiêu chảy ở trẻ em. Nghiên cứu 
thực hiện trên 157 trẻ trên 1 tháng tuổi đến dưới 15 
tuổi bị tiêu chảy điều trị tại tại Khoa Hồi Sức Tích Cực, 
Khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. 
Kết quả cho thấy tỷ lệ E.coli phân lập được từ phân 
tiêu chảy là 58%, tỉ lệ E.coli sinh ESBL là 78%. Tình 
trạng kháng kháng sinh rất cao ở E.coli sinh ESBL. 
Cụ thể, tỷ lệ kháng Ampicilline, trimethoprim/ 
Sulfamethoxazol 97,2%. Cefotaxim 100%, 
Ceftazidime 95,8%, Ciprofloxacin, Norfloxacin bị kháng 
63,4% và 60,6%. Riêng Imipenem còn nhạy 100%. 
E.coli không sinh ESBL tỉ lệ kháng kháng sinh có thấp 
hơn nhưng vẫn ở mức cao: kháng Ampicilline 85%, 
Trimethoprime/ Sulfamethoxazole 90%; Tetracycline 
kháng 85%, Pipecarcilline 95%. Cefotaxim kháng 25%, 
Ceftazidime, Cefepime kháng lần lượt là 50% và 30%, 
kháng Amikacine là 0%. E.coli sinh ESBL kháng 4-5 
kháng sinh chiếm 1.4%, kháng 6-7 kháng sinh chiếm 
16.9% và kháng trên 8 kháng sinh chiếm 81.7%. Tỷ lệ 
E.coli sinh ESBL kháng kháng sinh gần gấp đôi E.coli 
không sinh ESBL. 

Từ khóa: Escherichia coli, đề kháng kháng sinh, 
ESBL. 

SUMMARY 
Cross-sectional descriptive study investigated the 

antibiotic resistance and β-lactamase-producing of 
Escherichia coli causing diarrhea in children. Studies 

carried out on 157 children over 1 month of age and 
under 15 years of age with diarrhea treating in the 
intensive care Department, Faculty of Infectious of 
Can Tho pediatric Hospital. The results showed that 
the percentage of E. coli isolated from clinical 
specimens was 58%, the rate of ESBL-producing E. 
coli was 78%. The rate of antibiotic resistance in 
ESBL-producing E. coli was very high. Specific, 
Ampicilline resistance rate and trimethoprim/ 
Sulfamethoxazole resistance were 97.2%. Cefotaxim 
100%, Ceftazidime 95,8%, Ciprofloxacin, Norfloxacin 
resistance were 63,4% and 60,6% respectively. Only 
Imipenem, the sensitivity was 100%. Non-ESBL E. 
coli has lower antibiotic resistance rates but still high: 
Ampicilline resistance was 85%, Trimethoprime / 
sulfamethoxazole 90%, Tetracycline Resistance 85%, 
95% Pipecarcilline. Cefotaxime 25%, Ceftazidime, 
Cefepime resistances were respectively 50% and 
30%, the resistance rate of Amikacine is 0%. The rate 
of ESBL-producing E. coli resisting 4-5 antibiotics 
was 1,4%, resistant to 6-7 antibiotics accounted for 
16.9% and over 8 antibiotics was 81.7%. The 
antibiotic-resistant rate of ESBL-producing E. coli was 
nearly double non-ESBL E. coli. 

Keywords: Escherichia coli, antibiotic-resistant, 
ESBL. 
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